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phù hợp với nghiên cứu nghiên cứu khác ở thành phố 
Vinh năm 2000 của Vũ Nguyên Lam và cộng sự cho 
thấy tỷ lệ mắc ĐTĐ ở nhóm người không luyện tập thể 
lực hàng ngày và có tập ít hoặc không đều cao hơn 
so với nhóm người tập đều đặn > 30 phút hàng ngày 
theo thứ tự là 3,2 và 2,3 lần (p < 0,01).  

Nguy cơ mắc ĐTĐ ở nhóm đối tượng uống rượu 
thường xuyên cao gấp 3,1 lần so với nhóm đối tượng 
không thường xuyên uống rượu với p < 0,001. Nhóm 
đối tượng có thói quen hút thuốc có nguy cơ mắc ĐTĐ 
cao gấp 2,6 lần nhóm đối tượng không hút thuốc lá 
với p < 0,001 

Bảng 6. ĐTĐ với  thói quen ăn uống: 
 

§T§ 
 Có Khôn

g 
OR, P 

Không 12 136 Thường xuyên 
 ăn rau Có 82 2796 

OR=3,01 
(1,52-5,83) 
P=0,005 

Có 43 1001 Thường xuyên  
ăn ngọt Không 51 1931 

OR=1,65 
(1,06-2,51) 

P=0,05 
Có 81 2167 Thường xuyên  

ăn mỡ Không 13 765 

OR=2,20 
(1,18-4.17) 

P=0,01 
 
Nhiều nghiên cứu về các yếu tố nguy cơ của bệnh 

ĐTĐ đã chứng minh một trong những yếu tố làm gia 
tăng tỷ lệ ĐTĐ là sự thay đổi lối sống, sinh hoạt. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nhóm đói 
tượng ít ăn rau, thường xuyên ăn ngọt, ăn mỡ có tỷ lệ 
mắc ĐTĐ cao hơn nhóm ăn rau thường xuyên, ăn ít 
ngọt, ít mỡ có ý nghĩa thống kê..  

KẾT LUẬN 
Tỷ lệ mắc ĐTĐ chung là 2,9%, rối loạn dung nạp 

Glucose là 5,4%.  Hầu hết ĐTĐ mới được phát hiện 
chiếm tỷ lệ 89,4%. 

Người trong gia đình có người bị ĐTĐ có nguy cơ 
mắc ĐTĐ cao gấp 3,30 lần người  gia đình không có 
người bị ĐTĐ có ý nghĩa thống kê (p = 0,01). 

Người có tăng huyết áp có nguy cơ mắc ĐTĐ gấp 
4,53 lần người không có tăng huyết áp (p <0,005).  

Người thừa cân, béo phì (BMI  23) có nguy cơ 
mắc ĐTĐ cao gấp 3,66 lần có cân nặng bình thường 
(BMI < 23) (p  < 0,005). 

Người ít hoạt động thể lực có nguy cơ mắc ĐTĐ 
cao gấp 2,09 lần người thường xuyên hoạt động thể 
(p  < 0,005). 

Người thường xuyên uống rượu, bia có nguy cơ 
mắc ĐTĐ cao gấp 2,6 lần người không thường xuyên 
uống (p  < 0,001). 

Người thường xuyên hút thuốc lá có nguy cơ mắc 
ĐTĐ cao gấp 2,6 lần người không hút thuốc lá 
(p<0,001). 

Thói quen ăn ít rau, ăn ngọt thường xuyên, ăn mỡ 
thường xuyên là những yếu tố nguy cơ mắc bệnh 
§T§. 
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Nên nối tụy dạ dày hay nối tụy ruột trong cắt khối tá tụy? 

 
Trịnh Hồng Sơn, Phạm Thế Anh, Nguyễn Hoàng 

 

 
Đặt vấn đề 
Phẫu thuật cắt khối tá tràng, đầu tuỵ (DPC) là 

phẫu thuật bao gồm cắt cả khối gồm tá tràng, đầu 
tuỵ, đường mật chính, túi mật, một phần dạ dày và 
đoạn đầu hỗng tràng được Whipple thực hiện thành 
công lần đầu tiên trên người vào năm 1935. Kể từ đó 
phẫu thuật này được áp dụng để điều trị cho các tổn 
thương ác tính vùng đầu tuỵ, tá tràng (ung thư biểu 
mô đường bài xuất của tuỵ, ung thư biểu mô bóng 

Vater, ung thư ống mật chủ, ung thư biểu mô tá 
tràng,…) và các tổn thương có nguy cơ ác tính tiềm 
tàng (u nhú ống tuyến và niêm mạc tuỵ khu trú hoặc 
dạng nang nhày). Ngoài ra còn mở rộng chỉ định với 
các trường hợp tổn thương tụy lành tính như viêm tuỵ 
mạn, hẹp tá tràng, chấn thương,… và vết thương tuỵ 
tùy thuộc vào tổn thương [1,2]. 

Trong cắt khối tá tụy thực hiện miệng nối tụy – 
ruột (viết tắt PJ: pancreticojejunostomy) là kỹ thuật 
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thông thường được hầu hết các phẫu thuật viên sử 
dụng. Thực hiện miệng nối tụy-dạ dày (viết tắt PG: 
Pancreticogastrotomy) cho đến nay cũng đã có nhiều 
nghiên cứu trên thế giới. Bài viết này nhằm điểm lại 
sơ lược các nghiên cứu và ứng dụng hai phương pháp 
PG và PJ trong y văn. 

Điểm lại các thông báo nối PG và PJ  
trong cắt khối tá tụy trên thế giới 

Thực tế cho thấy DPC ngày càng trở nên an toàn 
hơn, tỉ lệ tử vong từ 0% đến 15% trung bình khoảng 
4% hoặc nhỏ hơn ở các trung tâm phẫu thuật lớn. 
Nhiễm trùng sau mổ, chảy máu, biến chứng tim mạch 
là những nguyên nhân chính gây tử vong sau DPC. 
Mặc dù tỉ lệ tử vong sau mổ giảm nhưng tỉ lệ các biến 
chứng sau mổ (morbidity) có nơi lên tới 50%; chậm 
lưu thông dạ dày (DGE), nhiễm trùng vết mổ và rò 
miệng nối tuỵ - đường tiêu hoá là thường gặp hơn cả. 
Tỉ lệ rò tuỵ khoảng 5% đến 25% tuỳ thuộc vào từng 
nghiên cứu. Trong đó rò tuỵ là nguyên chính gây nên 
các biến chứng khác như chảy máu, nhiễm trùng, áp 
xe tồn dư và đây là các nguyên nhân dẫn đến tử 
vong. Một trong những yếu tố quyết định tỉ lệ các biến 
chứng sau phẫu thuật là phương pháp lập lại lưu 
thông tiêu hoá [7][3]. 

Năm 1991, Bartoli đã tiến hành phân tích các 
nghiên cứu trong giai đoạn từ 1975 đến 1990 nhận 
thấy phương pháp PG có tỉ lệ biến chứng, tử vong sau 
mổ thấp hơn so với nối tuỵ - ruột kiểu tận - bên, tận – 
tận hoặc nối Wirsung – ruột sau DPC, mặc dù vậy 
các trung tâm phẫu thuật ở Bắc Mỹ và 100% phẫu 
thuật viên ( khoảng 20 phẫu thuật viên có số lượng 
bệnh nhân mổ nhiều của hiệp hội phẫu thuật gan-
mật-tuỵ Canada) không ủng hộ phẫu thuật PG. Các 
nghiên cứu tiếp theo đến năm 1995 đều cho thấy PG 
an toàn hơn PJ với tỉ lệ tử vong sau mổ và biến chứng 
rò tuỵ thấp[7]. 

Nghiên cứu của Yeo  tiến hành năm 1995 là một 
nghiên cứu tiến cứu thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên 
giữa PG và PJ duy nhất trở về trước năm 1995, đây 
được đánh giá là một nghiên cứu hoàn hảo với số 
lượng bệnh nhân được phẫu thuật lớn, các phẫu thuật 
viên nhiều kinh nghiệm. Kết luận của nghiên cứu này 
là rò tuỵ là một biến chứng thường gặp sau DPC, vai 
trò của phẫu thuật viên rất quan trọng và không có dữ 
liệu nào chứng minh PG an toàn hơn PJ. Nhưng cũng 
cần phải nói thêm rằng Yeo và các đồng nghiệp chỉ 
bắt đầu làm PG từ năm 1995, khi bắt đầu làm nghiên 
cứu này, đây cũng có thể coi là một điểm yếu về kinh 
nghiệm so với các phẫu thuật viên làm PG lâu năm. 
Thực tế cho thấy mặc dù kết quả nghiên cứu của Yeo 
không thấy sự khác biệt giữa PG và PJ, rất nhiều các 
tác giả tiếp tục tiến hành nghiên cứu phương pháp PG 
và trong giai đoạn tiếp theo các báo cáo cho thấy số 
lượng phẫu thuật viên làm PG tăng lên đáng kể. 

Tại Pháp, Đức, Italia thì hầu hết các trung tâm 
phẫu thuật vẫn tiến hành làm PG, Fabre năm 1998 
nghiên cứu trên 160 trường hợp làm PG, Gerard năm 
2006 tổng kết 235 trường hợp PG do chính tay ông 

thực hiện cho thấy PG là phương pháp an toàn với tỉ 
lệ tử vong thấp, biến chứng rò tuỵ chỉ 13,6% và nên 
sử dụng PG sau DPC. 

Tanako và đồng nghiệp tiến hành làm nghiên cứu 
so sánh PG và PJ trên 142 bệnh nhân, chia làm hai 
nhóm, giống nhau về mặt tuổi, giới, … tại hai bệnh 
viện độc lập do một nhóm phẫu thuật viên thực hiện 
trong thời gian từ tháng 1/1994 đến tháng 1/1999. Kỹ 
thuật PJ được thực hiện giữa ống tuỵ và niêm mạc 
ruột, đối với dạ dày thì sử dụng kỹ thuật lồng tuỵ vào 
mặt sau dạ dày. Kết quả nghiên cứu cho thấy PG an 
toàn hơn PJ đặc biệt là khả năng rò tuỵ thấp. Qua 
nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy việc thực hiện kỹ 
thuật nối ống tuỵ với niêm mạc ruột có thể làm tăng 
nguy cơ rò tuỵ sau DPC, so sánh ít có ý nghĩa vì hai 
kỹ thuật thực hiện không giống nhau. Nếu như tác giả 
cũng thực hiện nối tuỵ-ruột theo kiểu lồng tuỵ vào ruột 
thì kết quả của nghiên cứu này có giá trị hơn rất 
nhiều. 

Jean-Pierre Duffas và các đồng nghiệp[3] tiến 
hành nghiên cứu đa trung tâm trên 149 bệnh nhân từ 
tháng 9/1995 đến 12/1999. Các phẫu thuật viên được 
thống nhất trong kỹ thuật làm miệng nối, tuy nhiên 
các phẫu thuật viên lại được tự do lựa chọn các 
phương pháp phụ trợ như dùng octreotide trong mổ, 
đặt stent ống tuỵ, tạo hình mạc nối hoặc không,…Vì 
vậy kết quả nghiên cứu kết luận tỉ lệ khác biệt về biến 
chứng sau PG và PJ không có ý nghĩa chưa thực sự 
thuyết phục.    

Năm 2006, Mc Kay và các đồng nghiệp [11]đã có 
1 nghiên cứu tổng kết các nghiên cứu so sánh giữa 
PG và PJ từ trước năm 2006. Dựa trên 11 nghiên cứu 
được chọn lựa sau khi đã loại ra 48 nghiên cứu (vì là 
những nghiên cứu hoặc là không có mục đích so sánh 
PG và PJ, hoặc không được xuất bản bằng hai thứ 
tiếng Anh và Pháp, hoặc đó là các nghiên có số lượng 
bệnh nhân < 50 người ). Trong 11 nghiên cứu này thì 
có 4 của Pháp, 3 của Mỹ, 2 của Nhật, 1 của Hàn 
Quốc và 1 của Đức. Duy nhất chỉ có 1 nghiên cứu thử 
nghiệm đối chứng ngẫu nhiên của Yeo, Cameron và 
các đồng nghiệp năm 1995, 2 nghiên cứu thử nghiệm 
đối chứng không ngẫu nhiên và 8 nghiên cứu mô tả. 
Mục đích của nghiên cứu này là tổng hợp các kết quả 
liên quan nhưng là một nghiên cứu độc lập làm tăng 
giá trị thống kê để tìm ra ảnh hưởng của các phương 
pháp điều trị. Tác giả nhận thấy sự hỗn độn trong 
thiết kế của các nghiên cứu khó có thể tạo được một 
so sánh có nhiều ý nghĩa. Đồng thời tác giả nhận thấy 
có rất nhiều sự khác nhau giữa các nghiên cứu từ  
cách thức đến các thông số không thống nhất, bao 
gồm sự khác giữa các phương pháp phẫu thuật, các 
phương pháp phụ trợ (đặt stent, somatostatin , thời 
gian chăm sóc kéo dài sau phẫu thuật, đánh giá nhu 
mô tuỵ (cứng so với mềm), trình độ phẫu thuật viên 
không được đề cập đến trong hầu hết các nghiên cứu.   

Những lí do ủng hộ nối tụy-dạ dày 
trong cắt khối tá tụy  
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Nhìn chung những lý do của các tác giả ủng hộ 
cho PG sau DPC là về mặt sinh lý thì dịch tuỵ chứa 
các men tiêu hoá ở dạng chưa được hoạt hoá, các 
men này sẽ được hoạt hoá bởi các men ở ruột và đây 
là một yếu tố góp phần gây rò tuỵ. Trong khi đó acid 
trong dịch vị lại có khả năng ngăn ngừa việc hoạt hoá 
các enzym của tuỵ. Lý do nữa trong phẫu thuật PG 
do tuỵ đổ thẳng vào dạ dày và nhờ có sonde dạ dày 
mà miệng nối luôn được giảm áp lực nên không bị 
căng vì thế miệng nối trở nên an toàn hơn, ít nguy cơ 
rò, bục miệng nối. Trong khi phẫu thuật PJ có thể gặp 
sự tắc nghẽn lưu thông trong quai ruột đưa lên nối với 
tuỵ cộng với sự phù nề thành ruột làm tăng nguy cơ 
rò, bục miệng nối.  

    Về mặt giải phẫu thì việc sử dụng dạ dày nối với 
tuỵ có nhiều ưu điểm hơn như thành dạ dày thì dày, 
tưới máu rất tốt, có thể dễ dàng thực hiện đường khâu 
vắt, đồng thời có thể dễ dàng kiểm soát cầm máu ở 
diện cắt tuỵ trong lòng dạ dày. Một điểm nữa là trong 
những trường hợp can thiệp bằng nội soi sẽ được thực 
hiện một cách dễ dàng, thậm chí có thể thực hiện 
cầm máu qua nội soi khi có biến chứng chảy máu. 
Khi có biến chứng rò miệng nối thì việc hút sonde dạ 
dày làm cho việc điều trị rò tốt hơn, giảm bớt khả 
năng mổ lại. Vì vậy PG được đưa ra như là một sự 
thay thế hiển nhiên cho PJ.  

những lí do không ủng hộ nối tụy-dạ 
dày trong cắt khối tá tụy 

Một số ý kiến cho rằng, khi cắm tuỵ vào dạ dày sẽ 
có nguy cơ làm tắc ống tuỵ do trào ngược dịch dạ 
dày, di chuyển của thức ăn vào lòng ống tuỵ, niêm 
mạc dạ dày có thể che lấp miệng nối. Những nguyên 
nhân này có thể gây viêm tuỵ mạn, hẹp hoặc tắc 
miệng nối tuỵ. Yoshito và cộng sự tiến hành nghiên 
cứu 156 bệnh nhân từ năm 1999 đến 2007 bằng cách 
đo kính thước ống tuỵ trước và sau khi được làm phẫu 
thuật PG và PJ, kỹ thuật được sử dụng là lồng tuỵ vào 
trong lòng ruột hoặc dạ dày, đo lại kích thước ống tuỵ 
chính sau phẫu thuật 3 đến 6 tháng với tổn thương ác 
tính và 12 đến 24 tháng với tổn thương lành tính bằng 
chụp cắt lớp vi tính, kích thước ống tuỵ đo tại chỗ được 
tác giả thấy rằng là giãn nhất, kết quả cho thấy kích 
thước ống tuỵ nhỏ hơn trước phẫu thuật chỉ xảy ra ở 
nhóm làm PJ và ngược lại kích thước ống tuỵ chính lại 
lớn hơn trước phẫu thuật PG. Hiroyuki thấy trong 64% 
trường hợp suy chức năng tuỵ ngoại tiết sau DPC, áp 
dụng kỹ thuật PG giữa ống tuỵ với niêm mạc dạ dày thì 
một trong những nguyên nhân là hẹp miệng nối tuỵ – 
dạ dày. Theo các tác giả này thì nguy cơ hẹp miệng 
nối tuỵ – dạ dày cao hơn hẹp miệng nối tuỵ ruột. Tuy 
nhiên có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hẹp miệng 
nối như lựa chọn kích thước miệng nối, kỹ thuật làm 
miệng nối, các phương pháp phụ trợ như đặt stent, dẫn 
lưu ống tuỵ, đặc điểm thương tổn giải phẫu bệnh lý của 
nhu mô tuỵ… cũng như sai số trong các kết quả đo 
đạc. Vì thế các tác giả chưa thể đưa ra kết luận là làm 
PG có nguy cơ hẹp miệng nối cao hơn PJ.     

một số ý kiến của trịnh hồng sơn    
Từ năm 2005-2008, tác giả thực hiện 58 trường 

hợp cắt khối tá tụy được nối tụy–dạ dày cho kết quả: 
tỷ lệ tử vong 0%, tỷ lệ dò tụy là 0%. Tác giả đưa ra 
một số nhận xét: 

- Phải phẫu tích tốt mỏm thân tụy, di động mỏm 
thân tụy đủ dài, ít nhất là 2,5cm (điều kiện: trước tiên 
phẫu tích để nhìn rõ hợp lưu tĩnh mạch mạc treo tràng 
trên với thân tĩnh mạch lách mạc treo tràng sau đó 
phẫu tích tiếp để nhìn rõ hợp lưu tĩnh mạch mạc treo 
tràng dưới với tĩnh mạch lách). 

- Khi lồng miệng nối tụy vào dạ dày mặt sau, 
miệng nối phải cách diện cắt dạ dày ít nhất 5cm. 

- Diện mở mặt sau dạ dày để lồng tụy vào vừa đủ 
khít chặt để tránh phải khâu bớt diện mở dạ dày. 

- Qua diện cắt dạ dày phải nhìn rõ mỏm tụy và 
ống wirsung nằm sâu trong lòng dạ dày. 

- Miệng nối dạ dày ruột nên làm theo phương 
pháp Polya. 

Tuy nhiên nếu không thực hiện được 3 điều kiện 
đầu nêu trên thì nên làm miệng nối tụy ruột. 

kết luận 
Chưa có sự thống nhất lựa chọn phương pháp nối 

tụy-dạ dày và nối tụy-ruột trong cắt khối tá tụy. Nối 
tụy ruột hay nối tụy-dạ dày hoàn toàn phụ thuộc vào 
thói quen và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Tuy 
nhiên xu hướng nối tụy-dạ dày ngày càng trở nên phổ 
biến hơn. 
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